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Tóm tắt: Bài viết mong muốn tìm hiểu thông tin về tác động của
hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tới đời sống kinh tế hộ gia đình
(HGĐ) từ những con ngưêi xã hội sống trong giai đoạn 1976-
1986, từ đó ®ưa ra nhận định đa chiều về mét giai đoạn lịch sử
dân tộc. Nội dung bài viết dựa trên tổng quan nghiên cứu và kết
quả khảo sát định lưîng đã chọn lọc 346 mẫu phù hợp trong tổng
411 ngưêi dân kết hôn giai đoạn 1975-1985 tại 02 xã thuộc tỉnh
Thái Bình, phỏng vấn sâu 15 đối tưîng, 2 thảo luận nhóm (TLN)
với những ngưêi có trải nghiệm và nhận thức sâu sắc về giai
đoạn này. Kết quả cho thấy sự đối lập giữa một bên là chỉ có tỉ
lệ thấp những ý kiến cho rằng HTX khiến đời sống kinh tế HGĐ
kém hơn so với trưíc năm 1975 và một bên là còn nhiều đói
nghèo về vật chất và sự trì trệ trong tinh thần lao động ở HTX.
Nguyên nhân của sự đối lập này bắt nguồn từ thực tế là hiệu quả
kinh tế mà HTX đã mang lại cho HGĐ thấp hơn nhiều so với
mong đợi của họ khi tham gia HTX(1). 
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thôn miền Bắc.
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1. Giới thiệu

Sau khi thống nhất đất nưíc năm 1975, nhiệm vụ chính của Việt Nam
là phát triển kinh tế, đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Để thực hiện mục
tiêu này, hai Kế hoạch 5 năm (1976-1980 và 1981-1985) đã ®ưîc triển
khai. Đây là giai đoạn lịch sử với những đặc điểm kinh tế đặc thù, nhưng
những nghiên cứu về giai đoạn này nói chung, và chủ đề này nói riêng còn
hạn chế. Nghiên cứu trong nưíc vào giai đoạn đó tập trung nhiều hơn vào
các mặt tích cực của lịch sử Việt Nam. Nghiên cứu nưíc ngoài ở giai đoạn
này không có nhiều cơ hội vào Việt Nam để thực hiện nghiên cứu. Các
nghiên cứu trong nưíc từ sau năm 2005 bắt đầu cởi mở hơn khi thảo luận
vÒ giai đoạn này, tuy nhiên số lưîng còn ít ái, và thưêng khai thác khía
cạnh mô hình và tư duy kinh tế. Như vậy, cần có nghiên cứu xã hội học
riêng biệt dựa trên thông tin ®ưîc cung cấp bởi chính những con ngưêi xã
hội sống trong giai đoạn này, từ đó ®ưa ra nhận định đa chiều về mét giai
đoạn lịch sử dân tộc. 

Đối tưîng nghiên cứu là HGĐ, tuy nhiên, khi HGĐ tham gia HTX, có
thể tất cả các cá nhân trong HGĐ cùng làm việc HTX, có thể chỉ một hoặc
một vài cá nhân trong HGĐ trực tiếp làm công việc HTX. Dù số lưîng
thành viên HGĐ trực tiếp tham gia HTX là bao nhiêu, thì thu nhập từ HTX
sẽ có ảnh hưëng nhất định tới đời sống HGĐ, đặc biệt khi giai đoạn này
làm nông nghiệp vẫn là công việc quan trọng của các HGĐ. Trong khuôn
khổ bài viết này, hoạt động kinh tế của HGĐ bao gồm hoạt động có thu
nhập từ HTX nông nghiệp, và các hoạt động có thu nhập ngoài HTX nông
nghiệp. 

Bài viết tập trung phân tích thực tiễn hoạt động của HTX trong giai
đoạn 1976-1980 về các mặt sở hữu, phân công lao động, phân chia sản
phẩm cuối cùng căn cứ vào các nghiên cứu đã có và kết quả khảo sát định
tính; và phân tích tác động của HTX nông nghiệp tới đời sống của HGĐ
miền Bắc giai đoạn 1976-1986 dựa trên khảo sát định lưîng và định tính
của đề tài thực hiện tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Mẫu phân tích
bao gồm 346 ngưêi dân kết hôn giai đoạn 1975-1985 tại 02 xã, phỏng vấn
sâu 15 đối tưîng, 2 thảo luận nhóm (TLN) với những ngưêi có trải nghiệm
và nhận thức sâu sắc về giai đoạn này.

2. Chính sách và thực tế hoạt động của HTX nông nghiệp ở miền Bắc
giai đoạn 1976-1986

2.1. Chính sách phát triển HTX nông nghiệp ở miền Bắc giai đoạn
1976-1986 

§ưêng lối kinh tế ®ưîc xác định tại Đại hội Đảng lần thứ IV năm 1976,
trong đó sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là tư tưëng chủ đạo, và HTX quy
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mô lớn là một trong những biểu hiện của sản xuất lớn ở khu vực nông thôn
miền Bắc. Giai đoạn 1976-1986 ®ưîc chia thành hai giai đoạn nhỏ hơn là
1976-1980 và 1981-1986 căn cứ theo hai Kế hoạch 5 năm do Đảng Cộng
sản đề ra. Trong giai đoạn 1976-1980, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp
®ưîc đẩy mạnh. Chủ trư¬ng của nhà nưíc là mở rộng mối liên kết nông
trưêng - HTX - hộ xã viên và sản xuất - nghiên cứu khoa học (Nguyễn
Sinh Cúc, Nguyễn Văn Tiêm, 1996: 52). Tuy nhiên, sau này hầu hết các
HTX nông nghiệp đều hoạt động kém hiệu quả (Nguyễn Đức Hòa, Phạm
Phúc Vĩnh, 2015).

Trưíc tình hình kinh tế suy giảm nghiêm trọng, năm 1979, Nghị quyết
hội nghị Trung ư¬ng 6, khóa IV đã phải “thừa nhận những điều vốn bị coi
là “cấm kị” trưíc kia” (Nguyễn Sinh Cúc, Nguyễn Văn Tiêm, 1996) như
sự tồn tại khách quan của các nền kinh tế, vì thế cần phải khuyến khích
phát triển kinh tế HGĐ, và nới lỏng lưu thông hàng hóa. Mặc dù chưa
chính thức công khai khoán hộ, nhưng Nghị quyết ra đời đã mở ®ưêng cho
quá trình mở rộng “khoán chui” đến HGĐ diễn ra ở nhiều HTX.

Trong Kế hoạch 5 năm giai đoạn 1981-1985, Đảng Cộng sản Việt Nam
đã thay đổi định hưíng phát triển kinh tế, trong đó “đầu tư và phát triển
nông nghiệp ®ưîc ®ưa lên hàng đầu” (Nguyễn Đức Hòa & Phạm Phúc
Vĩnh, 2015: 59). Đặc biệt, ngày 13/1/1981, Ban Bí thư Trung ư¬ng đã ban
hành Chỉ thị 100 CT, chính thức quyết định thực hiện chế độ khoán sản
phẩm cuối cùng đến nhóm và ngưêi lao động, Chỉ thị này thưêng ®ưîc gọi
là khoán 100 (Đặng Phong, 2014: 224). Mục đích của Khoán 100 là nâng
cao hiệu quả phát triển kinh tế trên cơ sở tạo động lực hăng hái của ngưêi
lao động, từ đó vừa có thể nâng cao đời sống kinh tế hộ xã viên, vừa đảm
bảo khả năng tích lũy của HTX, và phát triển kinh tế cả nưíc (Nguyễn
Sinh Cúc, Nguyễn Văn Tiêm, 1996). Ngày 18/1/1984, Chỉ thị số 35
CT/TW về khuyến khích phát triển kinh tế gia đình đã thừa nhận kinh tế
HGĐ là một bộ phận hợp thành kinh tế xã hội chủ nghĩa, và ®ưîc tạo mọi
điều kiện thuận lợi để phát triển. Mặc dù Khoán 100 ®ưîc coi là bưíc
ngoặt lớn của chính sách HTX nhưng chỉ có tác dụng trong vài năm.

2.2. Thực tiễn hoạt động của HTX trong giai đoạn 1976-1986 

ở giai đoạn 1976-1980, hầu hết các HTX nông nghiệp đều hoạt động
kém hiệu quả về kinh tế, cụ thể, sản xuất nông nghiệp trong cả nưíc chỉ
tăng 1,9% trong giai đoạn này (Trần Bá Đệ, 2007). Cuộc điều tra 1000
HTX ở miền Bắc 1976-1979 cho thấy HTX nông nghiệp có quy mô càng
lớn thì hiệu quả kinh tế càng thấp (Cao Văn Lưîng, 1991: 45-46).

Nếu so sánh với kết quả thu ®ưîc từ khảo sát của đề tài, vấn đề sở hữu,
phân công lao động và phân phối sản phẩm ở HTX diễn ra với nhiều bất
cập, phần nào giải thích ®ưîc tình trạng kém hiệu quả ở trên. 
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Trưíc hết, ruộng, ao, và trâu bò ®ưîc HGĐ đóng góp vào HTX từ giai
đoạn trưíc năm 1975, vì vậy tới thời điểm năm 1976, những tài sản này
thuộc sở hữu của HTX (TLN nông dân). Do đó, trong hoạt động của HTX
nông nghiệp, HGĐ chỉ đóng góp sức lao động, các dụng cụ lao động giản
đơn; HTX chịu trách nhiệm về thóc, giống, phân, điện, nưíc, xăng dầu,
nhà kho, dông cô lao động loại lớn, và cung cấp ngưêi giám sát hoạt động
kinh tế HTX (Ông T, 1950, Kế toán HTX nông nghiệp 1976-1978, Phó chủ
nhiệm HTX 1978-1984). Trong mô hình này, HTX sở hữu những tư liệu
sản xuất quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp, xã viên chỉ là những
ngưêi đi làm ®ưîc trả công, ®ưîc điều động công việc theo chỉ đạo của
HTX, và HGĐ không thể giữ vai trò chủ động trong các quyết định làm
kinh tế. “Đã vào HTX, chỉ có con ngưêi là của mình, không ®ưîc quyết
định gì” (TLN nông dân).

Thứ hai, đối với phân công lao động, đại diện của HTX là đội
trưëng/®éi phó quyết định theo ngày cho từng ngưêi, chủ yếu căn cứ vào
sức khỏe. “Ví dụ: nữ đi tát nưíc, làm bờ, nếu khỏe sẽ phân công đi đào
mư¬ng, gánh phân, nếu ngày hôm nay làm việc mệt thì mai sẽ cử làm việc
kh¸c…”(PVS nam, 1954, Tổ trưëng tổ bảo vệ HTX 1975-1979). 

Tuy nhiên, sự công bằng trong phân công lao động bị tác động tiêu cực
khi “Đội trưëng/phã phân công hàng ngày theo cảm quan, không có kế
hoạch, đánh giá xem ai phù hợp cái gì, có sự ưu tiên nhất định theo quan
hệ thân thiết…” (PVS nam, 1952, Kế toán HTX 1981-1983, Chủ tịch Hội
nông dân xã 1984-2001), hay “Thời đó chúng tôi có nhiều thời gian nhưng
HTX có ít việc làm, thành ra không phải cứ muốn là ®ưîc làm việc” (PVS
nam, 1962, nông dân).

Thứ ba, ở khâu phân phối sản phẩm, HTX căn cứ vào mức độ nặng
nhọc của công việc để tính điểm, sau đó căn cứ vào công điểm để chia sản
phẩm cuối cùng. Khi chia công điểm, HTX tổ chức họp bình bầu giữa các
xã viên. Tuy nhiên, các xã viên không cảm thấy hào hứng với việc phân
phối sản phẩm vì “Làm nhiều nhưng hưëng ít, ăn còn không đủ” (TLN
nông dân), “Công việc của ngưêi dân bị cào bằng nên mọi ngưêi không
thể tích cực làm việc” (PVS nam, 1950, Kế toán HTX nông nghiệp 1976-
1978, Phó chủ nhiệm HTX 1978-1984).

ở giai đoạn 1981-1986, sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm
4,9% (so với mức 1,9% vào giai đoạn 1976-1980) (Nguyễn Đức Hòa, Phạm
Phúc Vĩnh, 2015). Ngân sách nhà nưíc đầu tư cho nông nghiệp trong giai
đoạn 1981-1985 chỉ bằng 41,5% so với giai đoạn 1976-1980, nhưng sản
lưîng lư¬ng thực quy thóc tăng 27%, năng suất lúa tăng 23,8%, thu nhập
quốc dân trong nông nghiệp tăng 5,6%. Tuy nhiên, chính sách khoán chỉ có
tác dụng trong vài năm (Nguyễn Sinh Cúc, Nguyễn Văn Tiêm, 1996).
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Nếu nhìn từ góc độ chia sẻ của những ngưêi trong cuộc, trưíc hết, kết
quả cho thấy liên quan tới vấn đề đóng góp và sở hữu, ruộng và ao ®ưîc
chia trở lại cho ngưêi dân theo nguyên tắc “bốc thăm chọn ruộng, sao cho
HGĐ nào cũng ®ưîc nhận cả ruộng tốt và ruộng xấu, đảm bảo sự công
bằng trong xã” (TLN nông dân, Công giáo). Mặc dù áp dụng nguyên tắc
phân chia ruộng công bằng, nhưng trên thực tế, vẫn có tình trạng “không
hiểu sao cán bộ luôn ®ưîc phần ngon, 5-6 anh em nhà ngưêi ta ở cùng
một chỗ đẹp” (TLN nông dân). Ngoài ra, việc phân chia còn khiến mỗi
HGĐ có nhiều mảnh ruộng rải rác khắp nơi“mỗi nhà phải cả chục thửa,
mỗi thửa vài thưíc, có khi phải chạy mưêi mấy xứ đồng” (TLN nông dân,
Công giáo), việc chăm sóc quá khó khăn khi “Ai cũng phải có miếng nạc,
miếng xư¬ng cho đồng đều, nhưng thực tế là không thể ®ưa ®ưîc cơ giới
vào” (PVS nam, 1956, thư ký đội 1974-1977).

Khoán 100 thực hiện cơ chế “năm khâu, ba khâu” (Nguyễn Sinh Cúc
và Phạm Mai Ngọc, 2014), theo đó HTX chịu trách nhiệm với 05 khâu
giống, làm đất, thủy lợi, phân bón, và phòng trừ sâu bệnh; còn HGĐ chịu
trách nhiệm cấy lúa, chăm sóc, và thu hoạch (PVS nam, 1950, Kế toán
HTX nông nghiệp 1976-1978, Phó chủ nhiệm HTX 1978-1984). HGĐ sử
dụng các dịch vụ đầu vào của HTX sẽ phải trả phí đầu vào dưíi hình thức
“đóng thuế đầu sào” (TLN nông dân). Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng
các khâu HTX chịu trách nhiệm không hiệu quả: “Giống kém, dễ bị sâu
và chuột ăn” (PVS nữ, 1952, nông dân); “Thuốc sâu kém chất lưîng,
không đủ số lưîng, phun sai kỹ thuật” (PVS nữ, 1961, nông dân); “Phân
bón thiếu, không cân đối” (PVS nam, 1952, Kế toán HTX 1981-1983);
“Làm đất không cẩn thận, thậm chí không kịp thời vụ” (TLN nông dân). 

Khi phân phối sản phẩm, HTX căn cứ trên diện tích nhận khoán, loại
ruộng khoán để phân nghĩa vụ nộp thuế cho từng HGĐ. Định mức khoán
thưêng căn cứ vào năng suất của từng loại ruộng của những năm trưíc đó.
Như vậy, các HGĐ biết rằng sau khi đóng định mức khoán và các nghĩa
vụ khác, nếu năng suất càng cao thì phần ®ưîc hưëng càng nhiều. Các ý
kiến đều thừa nhận không khí phấn khởi, hăng hái lao động vì ngưêi dân
®ưîc làm chủ mảnh ruộng của mình, năng suất tăng cao. Tuy nhiên,
“khoán sản lưîng không theo thực tế, vụ lúa năm đó có ®ưîc mùa hay mất
mùa thì định mức khoán vẫn giữ nguyên như kế hoạch ban đầu” (PVS
nam, 1952, Kế toán HTX 1981-1983); thậm chí “có giai đoạn thuế tăng
lên 50%, ngưêi dân chỉ biết kêu than…” (TLN nông dân; Ông N., 1954,
Tổ trưëng tổ bảo vệ HTX 1975-1979).
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3. Tác động của HTX nông nghiệp tới đời sống kinh tế của HGĐ tại
miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1976-1986

Để tìm hiểu về tác động của hoạt động HTX tới đời sống kinh tế HGĐ,
khảo sát sử dụng câu hỏi mở để tìm hiểu lý do vì sao các HGĐ tham gia
HTX, kết quả cho thấy có tới 62,1% (215/345 NTL) cho rằng lý do tham
gia chủ yếu là vì mục đích kinh tế. Mục đích kinh tế có thể có nhiều cách
diễn đạt “phải tham gia HTX mới có nguồn chi tiêu cho đời sống”, “vì
kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp”, “đảm bảo kinh tế gia đình”,
“lấy công điểm”, “muốn đời sống khá lên”, “vào HTX mới có thóc lúa”,…
Vậy HTX đã đáp ứng ®ưîc mong muốn đó của HGĐ như thế nào?

Trưíc hết, đánh giá chung về tác động của HTX tới đời sống kinh tế
HGĐ trong giai đoạn 1976-1986, có 49,1% (168/342 ý kiến) các ý kiến
cho rằng đời sống kinh tế không có gì thay đổi so với giai trưíc, 43%
(147/342 ý kiến) cho rằng đời sống kinh tế HGĐ khá hơn, và chỉ có 7,6%
(26/342 ý kiến) cho rằng đời sống kinh tế kém hơn.

Câu hỏi đặt ra là hoạt động kinh tế HTX liệu có phải là nguyên nhân
chủ yếu dẫn tới đời sống các HGĐ thay đổi hay không? Nghiên cứu tiếp
tục tìm hiểu mối tư¬ng quan giữa nguồn thu nhập chính của HGĐ và đời
sống kinh tế HGĐ trong giai đoạn 1976-1986. Kết quả cho thấy 50,5% số
HGĐ có thu nhập chính từ HTX cho rằng đời sống kinh tế không thay đổi,
43% cho rằng đời sống khá hơn, và 6,1% cho rằng đời sống kém hơn. Kết
quả này khá thống nhất với kết quả đánh giá chung về tác động của HTX
tới đời sống kinh tế HGĐ trong giai đoạn 1976-1986. 

Trong số 62 HGĐ có thu nhập chính ngoài HTX, nguồn thu nhập chính
phân bố tư¬ng đối rải rác như ruộng năm phần trăm (15 hộ), chăn nuôi và
làm vưên gia đình (5 hộ), bắt tôm cá (7 hộ), buôn bán và dịch vụ (7 hé),
tiểu thủ công nghiệp (5 hộ), trợ cấp (1 hé), lư¬ng nhà nưíc (14 hộ), làm
thuê (8 hộ). Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là trong nhóm có nguồn thu nhập
chính từ ruộng năm phần trăm và chăn nuôi – làm vưên gia đình, có tới
18/20 trưêng hợp cho rằng đời sống HGĐ khá hơn. Mặc dù ý nghĩa thống
kê không cao, nhưng cho thấy xu hưíng phù hợp với kết quả tổng hợp của
Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ về giai đoạn 1976-1980 rằng “các hộ xã viên
sử dụng quỹ đất năm phần trăm và đất vưên có hiệu quả” (Đảng bộ huyện
Quỳnh Phụ, 2009: 68), tức là khi hộ tập trung cho hoạt động kinh tế phụ
HGĐ thì nhiều khả năng mang lại đời sống kinh tế khá hơn. Khi so sánh
nhóm những hộ có nguồn thu nhập chính ngoài HTX và nhóm có thu nhập
chính từ HTX, kết quả phản ánh xu hưíng tư¬ng đồng với nhau, tức là
45,2% cho rằng đời sống không thay đổi, 43,5% cho rằng đời sống khá
hơn, và 11,3% cho rằng đời sống kém hơn. Tác giả Trần Đức Cưêng
(2014) từng phân tích trong giai đoạn trưíc năm 1975, mặc dù kinh tế phụ
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HGĐ có thể là nguồn thu nhập chính, nhưng “nguồn thu nhập này luôn
luôn bị đe dọa bởi một số chính sách hạn chế của nhà nưíc như chính sách
giá cả, khống chế thị trưêng tù do…”. Sau năm 1975, các chính sách này
vÉn ®ưîc duy trì, tức là thể chế bao cấp xóa bỏ thể chế thị trưêng, trao đổi
hàng hóa giữa nhà nưíc và nông dân tuy ®ưîc tính bằng tiền, nhưng vÒ
mặt bản chất là trao đổi hàng lấy hàng, việc thu mua mang tính bắt buộc
và phân phối sản phẩm cuối cùng theo định mức, có khi “chợ làng cũng bị
cấm” (Đào Thế Tuấn, 1997: 152). Đây có thể là một trong những cách giải
thích phù hợp lý do vì sao cho dù HGĐ có nguồn thu chính từ HTX hay
ngoài HTX thì xu hưíng tác động tới đời sống kinh tế không có nhiều
khác biệt.

Nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu tư¬ng quan 03 biến nhóm năm kết hôn
(1975-1980 và 1981-1985), nguồn thu nhập chính và tác động tới đời sống
kinh tế HGĐ. Kết quả bảng 1 cho thấy cho dù kết hôn trong khoảng thời
gian 1975-1980 hay 1981-1985 thì tác động của HTX tới đời sống kinh tế
HGĐ đều có xu hưíng giống nhau, và không phân biệt thu nhập chính có
®ưîc từ nguồn nào. (Bảng 1).

Chia sẻ về giai đoạn 1976-1980 từ các phỏng vấn sâu cho biết: “HTX
ít việc, nghề phụ cũng hạn chế, nên không biết làm gì để sống” (PVS nam,
1962, nông dân); “Bản thân cũng muốn thoát nghèo, nhưng không có cách
gì, chỉ là tăng gia bằng cách trồng cây, mò cua bắt ốc” (TLN nông dân),
“Ban ngày làm HTX, tối lại làm gạch. Nếu thừa gạch thì đem bán, nhưng
giá rẻ nên không ăn thua…” (PVS nam, 1954, Tổ trưëng tổ bảo vệ HTX
1975-1979)… Những chia sẻ này một lần nữa khẳng định rằng cơ hội để
các HGĐ trong giai đoạn 1976-1980 có nguồn thu nhập chính từ kinh tế
phụ khá khó khăn, vì thế xu hưíng đời sống kinh tế nói chung giữa nhóm
có thu nhập chính từ HTX và ngoài HTX tư¬ng đối giống nhau.

Bưíc sang giai đoạn áp dụng Khoán 100, mặc dù giai đoạn đầu đời
sống cải thiện, năng suất lúa tăng cao, nhưng những chia sẻ sau đó cho

Bảng 1. Tác động của HTX tới đời sống kinh tế HGĐ phân theo giai đoạn
kết hôn và nguồn thu nhập chính
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thấy các HGĐ lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn do “Vào giai đoạn phải
nộp sản cao, HGĐ không biết lấy giống tốt và năng suất ở đâu, vì vậy càng
gặp khó khăn trong giai đoạn chống đói này” (TLN nông dân, Công giáo),
thậm chí, có HGĐ thầu thêm ruộng của HGĐ khác, nhưng “Đến khi tăng
khoán đỉnh điểm và tăng liên tục tới 60kg/sào thì tôi đành trả ruộng thầu”
(PVS nữ, 1952, nông dân). Như vậy, trong giai đoạn 1981-1986, mặc dù
ban đầu có chuyển biến kinh tế mạnh mẽ, nhưng xét cả giai đoạn thì xu
hưíng thay đổi đời sống kinh tế của HGĐ cũng không có nhiều khác biệt
so với giai đoạn trưíc. Trưêng hợp thu nhập chính của hộ từ nguồn ngoài
HTX thì chính sách Khoán không có ảnh hưëng, do đó so với giai đoạn
trưíc cũng không có gì thay đổi. Vì vậy, cho dù thu nhập chính có nguồn
từ HTX hay ngoài HTX, thì xu hưíng đời sống kinh tế của các HGĐ giai
đoạn 1981-1986 không có nhiều khác biệt so với giai đoạn 1976-1980.

Nếu như các kết quả khảo sát định lưîng ở trên cho thấy chỉ có 7,6%
NTL cho rằng đời sống kinh tế kém hơn so với trưíc chiến tranh, thì những
chia sẻ từ các phỏng vấn sâu (PVS) về giai đoạn 1976-1980 cùng quan
điểm khi cho rằng “Trưíc 1975 vẫn khổ hơn vì nuôi quân, rồi mất mùa”
(TLN nông dân, Công giáo), “Sau 1975, năng suất vẫn cao hơn, công
điểm cũng cao hơn nhiều, nhưng nếu mất mùa thì cũng chỉ thu ®ưîc lưîng
thóc như trưíc 1975” (PVS nam, 1954, Tổ trưëng tổ bảo vệ HTX 1975-
1979). Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phần đông các ý kiến đều vẽ ra một
bức tranh nghèo ®ãi:“Cø trông đến tháng 3 mùa giáp hạt chờ Nhà nưíc
cứu đói” (TLN nông dân); “1 sào ®ưîc 30 kg là cao. Dân đói, không có
khả năng nộp xã. Lãi mẹ đẻ lãi con đến mức không thể trả ®ưîc, xã phải
xóa nợ” (PVS nữ, 1954, Tổ trưëng tổ bảo vệ HTX 1975-1979)... Điều
khiến các PVS ®ưa ra một bức tranh kinh tế buồn chính là “Mặc dù kinh
tế sau 1975 đỡ hơn, nhưng tinh thần lại kém hơn vì ngưêi dân vốn dĩ mong
chờ cuộc sống sau hòa bình phải tốt hơn” (TLN nông dân, ), tức là có sự
chênh lệch giữa mong muốn và thực tế đạt ®ưîc, chứ không hẳn là sự
chênh lệch kinh tế giữa giai đoạn trưíc hòa bình và sau hòa bình.

Không chỉ vậy, khi đối chiếu bức tranh nghèo đói và không tìm ra lối
thoát kinh tế của các HGĐ xã viên với đời sống HGĐ không tham gia
HTX, thì gia đình ông S. là một hình ảnh tự chủ, ổn định về kinh tế, và
chênh lệch đáng kể so với đời sống của HGĐ xã viên. Ông S. kể lại câu
chuyện của gia đình ông: “Có những năm mất mùa, trong HTX đói, chứ
nhà mình không sao, vì mình chăm bón đầy đủ. Giống có thể mua ở trại
giống trên huyện và giống của gia đình tự giữ từ năm trưíc. Tám thơm,
mộc tuyền năng suất cứ 60-70 kg/sµo. Thóc lúa có dư mét chút để bán ra
ngoài. Nhà không đói bao giờ” (PVS nam, 1953, gia đình không vào
HTX). Ngưêi dân sống ở cùng khu vực với gia đình ông S. chia sẻ rằng sở
dĩ gia đình ông không vào HTX mà vẫn có đủ điều kiện phát triển nông
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nghiệp vì ruộng ngay sát sông, có thể tự chủ về thủy lợi, đồng thời là gia
đình có công với cách mạng nên không bị chính quyền địa phư¬ng cản trở
(PVS nam, 1952, Kế toán HTX 1981-1983; TLN nông dân).

Khi chỉ thị 100 CT ®ưîc ban hành, không khí phấn khởi lao động diễn
ra khắp nơi: “Dân ra đồng 100%, năng suất tăng vù vù, sáng đi sớm, tối
về muộn” (PVS nam, 1950, Kế toán HTX nông nghiệp 1976-1978, Phó
chủ nhiệm HTX 1978-1984, TLN nông dân); “Thời gian mới khoán, dân
nhiệt tình vì năng suất cao. Nếu ban ngày làm việc tập thể thì đi cấy ban
đêm” (PVS nữ, 1954, Thư ký đội khoa học – kỹ thuật chuyên về giống
1980, Thưêng vụ Hội nông dân 1981-1986); hay khi máy cày mới xuất
hiện: “Hai bố con tôi nắm cơm lên huyện Quỳnh Côi để xem máy cày to,
thấy rất phấn khởi” (PVS nam, 1954, Tổ trưëng tổ bảo vệ HTX 1975-
1979). Có trưêng hợp cặp vợ chồng làm thợ thêu ren ở HTX tiểu thủ công
nghiệp đã trở về nhận ruộng khoán ngay sau khi Khoán 100 ®ưîc thực thi
“Nhà cô không bao giờ thiếu gạo, có thể bán gạo để mua nhiều thứ khác”
(PVS nữ, 1961, nông dân). Đời sống kinh tế cải thiện rõ rệt trong một thời
gian, nhưng sau đó các HGĐ lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn, mất phư¬ng
hưíng, mà nguyên nhân ®ưîc chia sẻ nhiều nhất là việc tăng khoán sản
không căn cứ vào tình hình thực tế. Thậm chí, có hộ thuê lại ruộng của
HGĐ khác để tăng gia sản xuất, nhưng “Đến khi tăng khoán đỉnh điểm và
tăng liên tục thì đành trả ruộng thầu vì làm vất vả mà không thu ®ưîc
mấy…” (PVS nữ, 1952, nông dân).

Nếu so sánh đời sống kinh tế với một hộ phỏng vấn có thu nhập chính
từ nghề phụ, kết quả cho thấy tuy phải thay đổi nhiều nghề, nhưng kinh tế
của HGĐ này ổn định và có tích lũy hơn: “Tôi đi bộ đội về năm 1983, lấy
chồng năm 1984. Ba năm đầu chưa có con, hai vợ chồng khi thì đi bán cà
chua, làm hàng xáo, đi đồng nát,… ®ưîc cả hai vợ chồng có sức khỏe, đến
mùa thì đi làm đồng, làm xong lại đi xe thồ. Tiền nhà và nuôi con sau này
chủ yếu là từ nghề xe thồ, làm đồng chỉ để có đủ gạo ăn…” (PVS nữ, 1963,
công việc chính là đi xe thồ).

Tóm lại, các phân tích trên cho thấy chỉ có tỉ lệ nhỏ các ý kiến cho rằng
HTX có tác động khiến cho đời sống kinh tế HGĐ kém hơn so với giai
đoạn trưíc năm 1975, cho dù thu nhập chính của hộ có ®ưîc từ hoạt động
kinh tế HTX hay hoạt động kinh tế ngoài HTX, và cho dù các cặp vợ
chồng kết hôn trong giai đoạn trưíc hay sau Khoán 100. Tuy nhiên, những
Ên tưîng của xã viên về giai đoạn này là sự khó khăn và nghèo đói, vì hiệu
quả kinh tế đạt ®ưîc kém hơn so với những hy vọng ban đầu của họ.

4. Kết luận 

Lý thuyết về sự phụ thuộc lẫn nhau đã ®ưîc Harold Kelley và John
Thibaut khởi xưíng từ những năm 1950. Sau này, nhiều tác giả đã phát
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triển lý thuyết này, trong đó, Guerrero, Anderson & Afifi (2011) cho rằng
con ngưêi có xu hưíng tối đa hóa phần nhận ®ưîc, và giảm thiểu chi phí
trong một mối quan hệ. Về mặt tâm lý, con ngưêi có xu hưíng tính toán,
đánh giá kết quả chênh lệch giữa phần nhận ®ưîc và phần mất đi. Nếu như
phần nhận ®ưîc lớn hơn phần mất đi thì có thể coi là kết quả tích cực, và
ngưîc lại sẽ là kết quả tiêu cực. Tuy nhiên, không hẳn khi kết quả tích cực
thì sẽ khiến con ngưêi thỏa mãn, vì họ thậm chí còn có những mong đợi
lớn hơn từ mối quan hệ đó, và nghĩ rằng mối quan hệ đó hoàn toàn có thể
đáp ứng ®ưîc. Trong mối quan hệ giữa HTX và HGĐ ở nghiên cứu này,
HGĐ tham gia HTX với kỳ vọng lớn về hiệu quả kinh tế của HTX. Như
vậy, không chỉ con số 7,6% phản ánh tính tiêu cực trong mối quan hệ, và
ngay cả con số 49,3% cho rằng đời sống kinh tế không thay đổi so với
trưíc năm 1975 cũng là một sự thất bại trong mối quan hệ này. Tuy nhiên,
cần khẳng định rằng mặc dù nông thôn miền Bắc đã trải qua giai đoạn
nóng vội trong ®ưêng lối kinh tế, nhưng đây cũng là quá trình trải nghiệm,
từng bưíc tìm lối đi, mà Khoán 100 chính là điểm sáng đầu tiên, mở
®ưêng cho phát triển kinh tế ở giai đoạn Đổi míi.n

Chú thích
(1) Bài viết là sản phẩm của Đề tài khoa học cấp cơ sở "Sự tham gia của hộ gia

đình vào hoạt động kinh tế của hợp tác xã ở nông thôn miền Bắc giai đoạn 1976-
1986" năm 2018 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.
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